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Tóm tắt: Dựa trên kết quả của đề tài nghiên cứu “Mối quan hệ
giữa gia đình và dòng họ” ®ưîc tiến hành tại 2 xã của huyện
Quỳnh Lưu (Nghệ An) năm 2015, bài viết dưíi đây phân tích
một số hình thức con cái giúp đỡ, hỗ trợ cha mẹ đẻ/ cha mẹ vợ/
chồng sống riêng ở khu vực nông thôn hiện nay. Tác giả chỉ ra
rằng có sự khác biệt trong các hình thức và mức độ giúp đỡ ở
những nhóm xã hội khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế,
nhóm tuổi/nghề nghiệp hay khoảng cách sống. Giữa con trai và
con gái cũng có những khác biệt nhất định trong chăm sóc giúp
đỡ cha mẹ đẻ hay cha mẹ vî/chång, phản ánh ảnh hưëng của mô
hình sống và quan niệm truyền thống về trách nhiệm của con
trai và con dâu trong gia đình tư¬ng đối rõ nét ở nông thôn Việt
Nam.

Từ khóa: Cha mẹ; Con cái; Giúp đỡ; Chăm sóc; Hình thức.

1. Mở đầu

Cho đến nay còn ít các nghiên cứu về sự hỗ trợ chăm sóc lẫn nhau giữa
các thành viên trong gia đình và họ hàng nội ngoại hai bên, nhưng còng
đã có những nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau về các mối quan hệ
trong gia đình: quan hệ vợ chồng, quan hệ cha mẹ - con cái… Một số
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nghiên cứu đề cập đến sự hỗ trợ, chăm sóc lẫn nhau giữa các thế hệ trong
gia đình, nhất là khía cạnh con cháu chăm sóc, hỗ trợ ngưêi cao tuổi và đã
có những đánh giá bưíc đầu về quan hệ giúp đỡ hỗ trợ giữa con cái và cha
mẹ hai bên. 

Con cái hỗ trợ cha mẹ cao tuổi về đời sống vật chất thể hiện qua nhiều
hình thức khác nhau và chịu ảnh hưëng bởi nhiều yếu tố. Con cái sống
chung thể hiện sự quan tâm chăm sóc qua nuôi dưìng và quà tặng (bằng
tiền hoặc hiện vật). Con cái sống riêng có thể thông qua các hình thức biếu
tiền hoặc hiện vật, giúp đỡ công việc sản xuất, việc nhà… (xem thêm
Giang Thanh Long và Wade Donald Pfau, 2007). Tuy nhiên, nhiều nghiên
cứu trưíc đây mới chỉ chú ý đến khía cạnh con cái hỗ trợ cha mẹ đẻ là
ngưêi cao tuổi. Các phân tích của Lê Ngọc Lân và đồng nghiệp (2012,
2014) cho thấy so với cha mẹ đẻ, tỷ lệ con cái thăm hỏi, hỗ trợ cha mẹ
vợ/chồng có những khác biệt nhất định về tần suất và mức độ, có sự khác
biệt cả về hỗ trợ bằng hiện vật và hỗ trợ bằng tiền, hoặc có sự khác biệt về
giới hay nhóm tuổi, về mô hình sống trong việc hỗ trợ của con cái với cha
mẹ (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch..., 2008).  Phân tích trên cơ sở bộ số
liệu Điều tra gia đình Việt Nam 2006, Lê Ngọc Lân và cộng sự (2011) cho
biết có khoảng 32% những ngưêi con tuổi từ 18 đến 60 có sự trợ giúp kinh
tế cho bố mẹ đẻ bằng cách hỗ trợ tiền bạc. Một nghiên cứu tại Bắc Ninh
(2013) về mối quan hệ gữa con cái và cha mẹ cao tuổi hai bên nội ngoại
cho thấy, với những ngưêi có cha mẹ sống cùng, tần suất thưêng xuyên,
thỉnh thoảng biếu, hỗ trợ tiền sinh hoạt hoặc nhân ngày lễ tết và việc biếu
quà hoặc vật dụng sinh hoạt ở 2 mức độ này là khá cao. Với cha mẹ đẻ
không sống cùng, ngoài một tỷ lệ nhất định con cái hỗ trợ trong công việc
sản xuất kinh doanh, tần suất biếu tặng/hỗ trợ tiền bạc hay vật dụng cao
hơn hẳn với cha mẹ sống chung... (Lê Ngọc Lân, 2013).

Sự quan tâm chăm sóc về tình cảm, tinh thần với ngưêi cao tuổi trong
gia đình thể hiện qua nhiều khía cạnh: thăm hỏi, gặp gỡ, chia sẻ lắng nghe
tâm tư tình cảm… Dù sống chung hay riêng, đa số con cái thưêng xuyên
có mối liên hệ thăm nom cha mẹ cao tuổi, sự liên hệ thăm hỏi của con cái
không sống cùng với ngưêi cao tuổi diễn ra khá phổ biến ở đa số gia đình
(Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan khác, 2008). Quan hệ
giữa ngưêi cao tuổi và con cháu còn thể hiện qua sự chăm sóc khi đau ốm
và giúp đỡ công việc gia đình. Với nhóm gia đình có con cái di cư lao
động tự do, nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Tâm (2012) cho thấy, ngoài
việc thăm hỏi trực tiếp, vì điều kiện xa nhà nên mối liên kết này còn nhờ
đến tiện ích của công nghệ (điện thoại). Nghiên cứu tại Bắc Ninh (2013)
về mối quan hệ của con cháu với ngưêi cao tuổi trong gia đình cho kết quả
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là có khoảng trên 1/3 số ngưêi trả lời là hằng ngày có thăm hỏi cha mẹ
không sống cùng. Tỷ lệ này đối với cha mẹ vợ/chồng cao hơn cha mẹ đẻ
khoảng 10%. Với cha mẹ vî/chång còng tư¬ng tự, khoảng cách cũng ảnh
hưëng lớn đến mức độ gặp gì trực tiếp giữa các thế hệ (xem thêm, Lê
Ngọc Lân, 2013).

Như vậy, đã có những đánh giá bưíc đầu từ những nghiên cứu khác
nhau, ở các khu vực với cỡ mẫu khác nhau về quan hệ giúp đỡ hỗ trợ giữa
con cái và cha mẹ hai bên. Những nghiên cứu này thưêng đề cập đến cả
nhóm cha mẹ cùng chung sống và nhóm cha mẹ không sống cùng để đánh
giá và so sánh sự quan tâm, chia sẻ. Bài viết dưíi đây sẽ dựa trên kết quả
của đề tài nghiên cứu về “Mối quan hệ giữa gia đình và dòng họ” đã ®ưîc
tiến hành tại 2 xã của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) năm 2015 nhằm làm
rõ hơn những mối quan hệ hỗ trợ, chăm sóc giữa con cái trưëng thành với
cha mẹ hai bên nội ngoại không sống cùng. Số liệu sử dụng để phân tích
trong phần này đã ®ưîc lọc riêng với nhóm ngưêi trả lời hiện không sống
cùng cha mẹ.

2. Kết quả nghiên cứu

Con cái giúp đỡ cha mẹ đẻ

Chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái vừa thể hiện trách
nhiệm, vai trò của các thế hệ, vừa là truyền thống, đạo lý đang ®ưîc tiếp
nối trong mỗi gia đình Việt Nam. Dù sống chung hay sống riêng, việc
chăm sóc, phụng dưìng cha mẹ của các thế hệ con cái vẫn ®ưîc thực hiện
dưíi nhiều hình thức khác nhau. Trên thực tế, tuỳ vào điều kiện, hoàn cảnh
của mỗi gia đình mà mức độ, hình thức chăm sóc của con cái với cha mẹ
về đời sống vật chất, tinh thần có những khác biệt nhất định. Ngoài các
trưêng hợp không còn cha mẹ đẻ hoặc sống cùng nhà, các hình thức hỗ
trợ, chăm sóc cha mẹ như trực tiếp thưêng là: chăm sãc/thuª ngưêi chăm
sóc, biếu tiÒn/quµ, gọi điện thăm hỏi, sang thăm… Có 73,5% số ngưêi
®ưîc hái cho rằng họ thưêng xuyên hoặc thỉnh thoảng vẫn đến chăm sóc
cha mẹ đẻ. Yếu tố mức sống có ảnh hưëng nhất định đến tần suất chăm
sóc cha mẹ không sống cùng. Những ngưêi có mức sống khá giả có tỷ lệ
thưêng xuyên chăm sóc cao hơn nhóm mức sống trung bình hoặc nghèo
(chênh lệch gần 20%) và nếu tính chung tỷ lệ chăm sóc ở mức thưêng
xuyên và thỉnh thoảng, nhóm có mức sống khá giả vẫn có tỷ lệ cao nhất.
ở lĩnh vực này, yếu tố học vấn của ngưêi trả lời không có ảnh hưëng rõ rệt
(bảng 1).

Với hình thức biếu quà, tỷ lệ cao nhất ở mức “thỉnh thoảng” (67,7%)
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Bảng 1. Các hình thức hỗ trợ, chăm sóc cha mẹ không sống cùng (%)
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và cũng có tác động bởi yếu tố mức sống. Theo đó, 43,3% những gia đình
khá giả có tần suất biếu quà cho cha mẹ thưêng xuyên, nhưng ở mức
“thỉnh thoảng”, tỷ lệ cao nhất lại thuộc về nhóm có mức sống trung bình
(72,9%). Một số hình thức hỗ trợ khác chịu ảnh hưëng nhiều bởi mức sống
của các hộ gia đình như: chu cấp tiền bạc, gọi điện thăm hỏi. 

Tuy vậy, hình thức truyền thống là thăm hỏi trực tiếp cha mẹ (sang
chơi/sang thăm) vẫn phổ biến nhất. Hình thức thăm hỏi/sang chơi với cha
mẹ đẻ không phụ thuộc vào số thế hệ của các gia đình hiện nay khi có
79,8% những gia đình 2 thế hệ và 70,4% những gia đình 3-4 thế hệ khẳng
định mức độ thưêng xuyên sang thăm cha mẹ đẻ. Nữ đại diện hộ ở xã
Quỳnh Yên cho biết, các yếu tố phát triển kinh tế, công nghệ giúp cho đời
sống của ngưêi dân, việc thăm hỏi cha mẹ, họ hàng ®ưîc thuận tiện hơn:
“Có thể là có điện thoại rồi thì đi làm ăn xa, gặp mặt thì không có nhưng
có thể giao lưu qua điện thoại dễ dàng hơn ” (nữ, 38t, Quỳnh Yên).

Với các loại công việc như giúp việc nhà, giúp việc sản xuất kinh
doanh cũng có những khác biệt nhất định về nhóm mức sống. Những
ngưêi thuộc nhóm nghèo có tỷ lệ giúp đỡ cha mẹ việc nhà và việc sản xuất
ở mức “thưêng xuyên” cao hơn. Phân tích theo quy mô gia đình, những
gia đình có số thành viên nhiều hơn thì có điều kiện chia sẻ, giúp đỡ công
việc với cha mẹ cao hơn nhóm gia đình neo ngưêi. 

Để giải thích điều này, có thể xem xét thêm mối tư¬ng quan về nghề
nghiệp, nhóm tuổi của ngưêi trả lời. Có thể thấy, ở mức độ “thưêng
xuyên”’ chăm sóc có tỷ lệ giảm dần theo nhóm tuổi. Nhưng ngưîc lại mức
độ “không lần nào” trong năm ở 2 nhóm tuổi trẻ lại cao hơn ở các nhóm
từ 46 tuổi trở lên. Cũng ở góc độ này, nhóm ngưêi làm nghề phi nông
nghiệp cho rằng họ “thưêng xuyên” hoặc “thỉnh thoảng” đến chăm sóc
cha mẹ nhiều hơn nhóm làm nông nghiệp. Có thể do đặc thù nghề nghiệp
mà nhóm phi nông nghiệp có điều kiện về thời gian/kinh tế hơn trong việc
quan tâm chăm sóc cha mẹ không sống cùng (p***<0,01). Với hình thức
biếu quà và chu cấp tiền bạc, nhóm tuổi lớn hơn, có tỷ lệ “thưêng xuyên”
cao hơn hai nhóm tuổi trẻ. Nhóm làm nghề phi nông nghiệp cũng có tỷ lệ
biếu quà, biếu tiền “thưêng xuyên” cao hơn nhóm làm nông nghiệp
(p***<0,01). 

Với hình thức giúp đỡ cha mẹ trong công việc sản xuất kinh doanh, có
những khác biệt nhất định. Nhóm tuổi (p***<0,01), nhất là nhóm trẻ và
làm nông nghiệp có tần suất giúp đỡ cha mẹ cao hơn nhóm lớn tuổi và làm
nghề phi nông nghiệp. Theo nhóm tôn giáo, có điều tư¬ng đối thống nhất
là ở nhiều loại việc, mức độ thưêng xuyên có sự hỗ trợ cho cha mẹ đẻ ở
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Bảng 2. Khoảng cách sống và giới tính NTL 
với việc hỗ trợ chăm sóc cha mẹ đẻ (%)
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nhóm cư dân theo Thiên chúa giáo đều có tỷ lệ giúp đỡ, thăm hỏi cao hơn
so với nhóm không tôn giáo. Chẳng hạn, mức độ thưêng xuyên chu cấp
tiền bạc cho cha mẹ, nhóm Thiên chúa giáo (p***<0,01) có 7,0% so với
2,7% và mức độ thỉnh thoảng cũng chiếm 48,6 so với 27,7%; về mức độ
‘thưêng xuyên’ biếu quà, có 26,1% so với 9,8% ở nhóm không theo tôn
giáo hay mức độ thưêng xuyên chăm sóc cũng có tỷ lệ cao hơn (44,3 so
với 22,9%). Việc thưêng xuyên sinh hoạt họ đạo, đến nhà nhau cầu kinh
hằng ngày, đi lễ hằng tuần cũng có thể làm gia tăng mối liên kết cha mẹ
con cái, anh em họ tộc.

Cũng có thể phân tích thêm về mối tư¬ng quan vÓ khoảng cách sống
giữa con cái với cha mẹ hoặc giới tính của ngưêi trả lời có ảnh hưëng như
thế nào đến các mức độ chăm sóc thăm hỏi cha mẹ. Kết quả khảo sát cho
thấy: khoảng cách sống hoặc giới tính của ngưêi trả lời có ảnh hưëng
nhiều đến các hình thức chăm sóc, hỗ trợ cha mẹ đẻ. Những ngưêi sống
gần cha mẹ hơn (ưíc lưîng khoảng cách <10km) thưêng có tần suất đến
chăm sóc ở cả hai mức thưêng xuyên và thỉnh thoảng cao hơn những
ngưêi ở xa: 35,7% và 39,6% so với 7,7% và 23,1% (p***<0,01). Tư¬ng
tù như vậy, việc chu cấp tiền bạc, biếu quà, sang thăm hay làm giúp các
công việc khác nhau đề chiếm tỷ lệ cao hơn. Duy nhất ở chỉ báo gọi điện
hỏi thăm thì những ngưêi con ở xa, do ít có điều kiện thăm nom trực tiếp,
sử dụng thưêng xuyên nhiều hơn.

Phân tích mối quan hệ này theo giới tính của ngưêi trả lời cũng cho
thấy việc chăm sãc/thuª ngưêi chăm sóc cha mẹ và biếu quà ở ngưêi con
trai thưêng cao hơn ngưêi con gái, nhất là việc chu cấp tiền bạc (nam cao
hơn nữ đến gần 10 lần ở mức thưêng xuyên: 11,1% so với 1,8%). Mức độ
hiếm khi hoặc không lần nào, trong khoảng thời gian một năm, giữa nam
và nữ không chênh lệch nhiều. Nhưng với việc gọi điện hỏi thăm hoặc
sang ch¬i/sang thăm cha mẹ đẻ, những ngưêi con gái lại có tỷ lệ thực hiện
hoạt động này cao hơn (p**<0,05). Với các công việc khác như giúp việc
nhà (p*<0,1), việc sản xuất kinh doanh, nam giới có tỷ lệ hỗ trợ ở mức
thưêng xuyên cao hơn chút ít, nhưng ở mức độ thỉnh thoảng thì con gái hỗ
trợ cha mẹ nhiều hơn. Điều này khá tư¬ng đồng với những nghiên cứu
khác, do ảnh hưëng của khuôn mẫu gia đình truyền thống, ngưêi phụ nữ
về nhà chồng và thưêng có trách nhiệm với gia đình bên chồng nhiều hơn,
nhất là ở khu vực nông thôn (bảng 2).

Nhiều ý kiến trong các cuộc phỏng vấn, thảo luận cũng cho rằng, hiện
nay nhiều ngưêi con trong các gia đình nông thôn thưêng đi làm ăn xa nên
chỉ những dịp giỗ tết, gia đình có việc họ mới về nhà, nhưng còng cho rằng
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Bảng 3. Các hình thức và mức độ giúp đỡ bên nội
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vì nhiều nguyên do, sự gắn kết gia đình của những ngưêi trẻ đã lỏng lẻo
hơn lớp ngưêi cao tuổi.  “Vấn đề ở đây là ý thức trách nhiệm của ngưêi
già khá hơn ngưêi trẻ, ngưêi ta quan tâm nhiều hơn, chăm lo nhiều hơn,
không phải nói trẻ là không, nhưng trẻ do công việc, công tác, học tập
thậm chí ngưêi ta cũng không ở nhà, ví dụ ông này 2 con ở xa, tết, họ mới
phải về” (TLN nam, Quỳnh Yên). 

Như vậy, có thể thấy, các hình thức chăm sóc, hỗ trợ cha mẹ (thăm hỏi,
tặng quà, biếu tiền, làm giúp các công việc...) của con cái với cha mẹ đẻ
sống riêng vẫn ®ưîc những ngưêi con thực hiện ở các mức độ khác nhau.
Tùy hình thức và hoàn cảnh cụ thể mỗi ngưêi, mỗi gia đình mà có những
khác biệt nhất định (mức sống, độ tuổi, tôn giáo, khoảng cách sống hay
họ là con trai/con gái...). 

Giúp đỡ cha mẹ 2 bên nội ngoại

Từ góc độ khác, sự giúp đỡ cha mẹ của bên ngưêi vợ (bên ngoại) và
ngưêi chồng (bên nội) cũng có khác nhau.

Với bên nội

Có 48,5% cho rằng cha mẹ không sống chung ®ưîc chăm sóc thưêng
xuyên, trong đó, những ngưêi thuộc nhóm Thiên chúa giáo, phi nông
nghiệp, có mức sống khá có tỷ lệ chăm sóc thưêng xuyên cao hơn. Mức độ
thỉnh thoảng hoặc hiếm khi chăm sóc thì ngưîc lại (bảng 4). Với hình thức
biếu quà, 20,3% thưêng xuyên biếu quà cho cha mẹ, trong đó nhóm Thiên
chúa giáo (p***<0,01), phi nông nghiệp (p**<0,05), hộ khá giả có mức độ
thưêng xuyên cao hơn. Tư¬ng tù như vậy, với hình thức chu cấp tiền bạc,
dù chỉ có 13,5% cho rằng họ thưêng xuyên hỗ trợ cho cha mẹ, nhưng tỷ lệ
cao hơn cũng thuộc về các nhóm có tôn giáo, phi nông nghiệp (p***<0,01)
và nhóm hộ khá có tỷ lệ cao hơn. Rõ ràng, yếu tố nghề nghiệp và mức sống
có quan hệ mạnh với việc chu cấp tiền bạc cho cha mẹ.

Các hình thức chăm sóc trực tiếp, tặng quà hoặc biếu tiền ở nhóm không
theo tôn giáo, nhóm làm nông nghiệp, nhóm nghèo lại có tỷ lệ cao hơn các
nhóm khác. Tư¬ng tù như vậy là việc sang thăm cha mẹ, mức độ thưêng
xuyên chiếm tỷ lệ cao nhất (81,2%), và nhóm không tôn giáo, nông nghiệp,
hộ khá chiếm tỷ lệ cao hơn các nhóm khác chút ít, 41,6% nói rằng họ
thưêng xuyên giúp đỡ cha mẹ bên nội việc nhà; nhóm hộ theo đạo, phi
nông nghiệp (p**<0,05) và nhóm nghèo có tỷ lệ thưêng xuyên cao hơn.
Còng theo chiều hưíng này, loại hình hỗ trợ cha mẹ trong việc sản xuất
kinh doanh (34,0%) có tỷ lệ thưêng xuyên cao hơn thuộc về nhóm theo đạo
(p***<0,01), làm nghề phi nông, nhóm hộ nghèo (p***<0,01). Như vậy,
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Bảng 4. Các hình thức và mức độ giúp đỡ bên ngoại



với bên nội, một số loại hình chăm sóc có tư¬ng quan mạnh với yếu tố tôn
giáo (tặng quà, giúp công việc sản xuất); một số có ý nghĩa tư¬ng quan
với các nhóm nghề nghiệp (làm giúp việc nhà, chu cấp tiền bạc hoặc tặng
quà). Phân tích theo nhóm mức sống cho thấy yếu tố này có quan hệ chặt
với các hình thức chăm sóc trực tiếp hay gián tiếp, nhất là những hình thức
liên quan đến tiền bạc, thuê mưín. Với một số loại việc hỗ trợ trực tiếp,
nhóm hộ nghèo thưêng chiếm tỷ lệ cao hơn.

Với bên ngoại

Hình thức chăm sóc trực tiÕp/thuª ngưêi chăm sóc thưêng xuyên chiếm
tỷ lệ thấp hơn so với bên nội (32,1 so với 48,5%) và các nhóm gia đình
theo đạo, làm nông nghiệp hoặc nhóm hộ khá lại chiếm tỷ lệ cao hơn
(bảng 5). Việc biếu quà bằng hiện vật cũng vậy, tỷ lệ thưêng xuyên cũng
thấp hơn so với bên nội (11,2 so với 20,3%) và có ý nghĩa thống kê với
nhóm tôn giáo (p*<0,1), nghề nghiệp (p*<0,1) hoặc nhóm mức sống
(p**<0,05).

Việc chu cấp tiền bạc cho cha mẹ bên ngoại chiếm tỷ lệ rất thấp (2,9
so với 13,5% ở bên nội) ở mức thưêng xuyên; 64,1% thỉnh thoảng chu cấp
và có gần 33% hiếm khi làm điều này. Cũng tư¬ng tù như bên nội, các yếu
tố tôn giáo, mức sống có quan hệ mạnh hành vi này. Việc thưêng xuyên
gọi điện thăm hỏi cha mẹ bên ngoại có cao hơn bên nội chút ít và tập trung
hơn ở nhóm không tôn giáo (p***<0,01), phi nông và hộ có mức sống khá.
Hình thức sang thăm cha mẹ bên ngoại một cách thưêng xuyên cũng
chiếm tỷ lệ cao nhất trong các loại hình chăm sóc, nhưng vẫn thấp hơn khi
so sánh với cha mẹ bên nội và không chênh lệch nhiều giữa các nhóm.

Như vậy, với cha mẹ bên ngoại, sở dĩ tỷ lệ hỗ trợ, giúp đỡ có ít hơn so
với cha mẹ bên nội là do có yếu tố truyền thống tác động: cha mẹ thưêng
sống với con trai và vợ chồng những ngưêi con trai thưêng phải có trách
nhiệm trực tiếp với gia đình mình nhiều hơn. 

3. Kết luận

Có thể thấy đối với cha mẹ không sống cùng, ở các mức độ khác nhau,
con cái vẫn có những hình thức chăm sóc, hỗ trợ trong cuộc sống. Tuy
nhiên, ở mức độ thưêng xuyên, hay thỉnh thoảng tùy loại hình giúp đỡ mà
có sự khác biệt ở những nhóm xã hội khác nhau. Có loại phụ thuộc vào
điều kiện kinh tế (biếu tiền), có loại phụ thuộc vào nhóm tuổi/nghề nghiệp
(giúp việc sản xuất) hay khoảng cách sống (thăm hỏi, gọi điện).

Vẫn còn một tỷ lệ con cái không có điều kiện chăm sóc giúp đỡ cha mẹ
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hai bên trong khoảng thời gian khảo sát vì những lý do khác nhau.  Khi so
sánh sự hỗ trợ của con cái với cha mẹ bên nội/bên ngoại thấy rằng, cha mẹ
bên nội có tỷ lệ thưêng xuyên ®ưîc trợ giúp nhiều hơn. Điều này đã phản
ánh mô thức trợ giúp truyền thống, gia đình ngưêi con trai có trách nhiệm
với cha mẹ nhiều hơn gia đình ngưêi con gái, con rể của họ. Tiếc rằng số
liệu chưa đề cập đến một số biến đổi trong cuộc sống hiện nay để so sánh
xem những gia đình mà con cái đi làm ăn xa, thì sự chăm sóc, giúp đỡ cha
mẹ hai bên sẽ như thế nµo.n
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